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Lời nói đầu 

TCVN 7310 : 2007 thay thế TCVN 7310 : 2003 

TCVN 7310 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 8113 : 2004. 

TCVN 7310 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 63/SC2 Bao bì bằng 

thuỷ tinh biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ 

Khoa học và Công nghệ công bố. 
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T i ê u  c h u È n  q u ố c  g i a                                           tcvn 7310 : 2007 

  Xuất bản lần 2 

 

 

Bao bì bằng thuỷ tinh – 

Độ bền chịu tải trọng đứng – Phương pháp thử 

Glass containers − Resistance to vertical load − Test method 

 

1     Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền chịu lực tác động từ bên ngoài theo hướng trục 

của bao bì bằng thuỷ tinh.  

2      Lấy mẫu 

Phép thử phải được tiến hành với số lượng bao bì đã được định trước. Bao bì dùng để thử không được 

đã qua bất kỳ phép thử cơ lý hoặc thử nhiệt nào khác vì những phép thử này có thể làm ảnh hưởng đến 

độ bền của bao bì. 

3      Thiết bị, dụng cụ  

3.1    Máy nén, hoặc một thiết bị thích hợp khác có những đặc tính sau: 

a)    Thiết bị phải có khả năng tăng lực tác động cần thiết và có bộ phận để ghi hoặc kim chỉ để xác 

định lực này với độ chính xác nhỏ nhất là 2,5 %. 

b)    Thiết bị phải có hai đĩa chịu áp lực bằng thép phẳng nằm ngang. Đĩa bên trên là đĩa tự gá đặt thẳng 

hàng và đĩa bên dưới là đĩa có các đường vạch định tâm trên bề mặt. 

c)    Thiết bị phải được trang bị một bao bảo vệ hoặc mỗi loại bao bì đem thử phải kèm theo một bao 

hình trụ chắc chắn phù hợp với chiều cao của bao bì và chiều cao này sẽ thấp hơn chiều cao mẫu 

thử một ít. 

3.2   Lớp  đệm, ví dụ như bìa cactông hoặc các tờ giấy để ngăn sự tiếp xúc của thuỷ tinh với kim loại 

dưới tải trọng. 
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4      Cách tiến hành  

4.1   Nhiệt độ mẫu thử không được chênh lệch nhiều hơn 5 0C so với nhiệt độ môi trường. 

4.2   Phải đảm bảo làm sạch, đặc biệt là không có các vụn thuỷ tinh trên đĩa. Đặt lớp đệm đáy (3.2) ở 

giữa đĩa bên dưới, đặt bao bì đem thử lên trên lớp đệm. Đường tâm của bao bì phải trùng với đường tâm 

của thiết bị. 

4.3   Dùng bao bảo vệ để cố định bao bì và đồng thời đặt tấm chắn tương ứng lên bề mặt miệng bao bì 

đã được đậy kín, nếu có qui định cho phép thử.  Đậy lên bao bì đem thử một lớp đệm giống với lớp đệm 

đáy đặt dưới bao bì đem thử, trừ khi tấm chắn được sử dụng. Phải luôn luôn sử dụng mới các lớp đệm 

trên và dưới khi thử từng bao bì, bất kể các lớp đệm này là giấy hay tấm chắn. 

Chú thích:     Việc sử dụng tấm chắn tương ứng là thích hợp, đặc biệt khi dùng tấm chắn kim loại có một lớp gắn 

kín. Trong trường hợp này, vít và chốt tấm chắn được thao tác thủ công. 

4.4   Tốc độ tiếp cận mẫu thử hoặc tốc độ tăng lực tác động trung bình là không đổi và được ghi lại.  

4.5    Dùng một trong những qui trình sau để thử, tuỳ theo loại và mục đích của từng phép thử: 

a)  Phép thử kiểm tra  

  –  tăng lực tác động đến giá trị qui định. Khi đã đạt giá trị qui định, tháo các đĩa ép ra. Sau khi thử  

 xong số bao bì đã được định trước thì kết thúc phép thử. 

b)    Phép thử phá huỷ hoàn toàn  

 – tăng dần lực tác động cho đến khi bao bì đem thử bị phá huỷ. Phép thử được áp dụng cho tất cả  

các bao bì được lấy làm mẫu thử.  

5    Các qui định về an toàn  

Qui trình thử này có thể có hại đến sức khoẻ nên người thực hiện phải được trang bị phòng ngừa thích 

hợp. Cần có biện pháp an toàn khi tiến hành các phép thử. 

6    Báo cáo thử nghiệm 

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: 

a)     viện dẫn tiêu chuẩn này; 

b)     bản mô tả thiết bị, công suất của thiết bị và các điều kiện thử theo 4.2; 

c)    bản mô tả bao bì và số lượng bao bì làm mẫu được đem thử và phương pháp lấy mẫu; 

d)    bản mô tả các lớp lót bên trên và bên dưới đã dùng hoặc tấm chắn, nếu đã sử dụng; 
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e)    tốc độ tiếp cận mẫu thử hoặc tốc độ trung bình để tăng lực tác động; 

e)    các kết quả thử, phù hợp với kiểu và mục đích của phép thử: 

 1)   đối với phép thử kiểm tra, theo 4.5 a): 

 –  lực tác động (tải trọng) đã đạt được,  

 –  số lượng bao bì bị phá huỷ khi thử; 

 2)   đối với phép thử phá huỷ hoàn toàn theo 4.5 b):     

–   lực tác động,  cần để phá huỷ từng bao bì, được biểu thị bằng kN; 

–  giá trị trung bình của lực tác động nêu trên,x; 

–  độ lệch chuẩn, s. 

g)    thời gian thử; 

h)    địa điểm thử; 

i)     chữ ký của người chịu trách nhiệm. 
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